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Bài viết đã hệ thống hóa cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế trong quá trình 
phối hợp chính sách vĩ mô gồm bảy nhóm lý thuyết về phối hợp chính sách 
tài khóa (CSTK) - tiền tệ; kinh nghiệm phối hợp CSTK – tiền tệ của các nước 
đã phát triển như các nước thuộc Liên minh châu Âu, Anh, Nhật, Mỹ và đang 

phát triển như Fiji, Ai Cập, Indonesia, Pakistan. Đặc biệt trong nghiên cứu về phối hợp 
CSTK tiền tệ của Pakistan, Arby và Hanif (2010) đã đưa ra được phương pháp đo lường 
phạm vi phối hợp các chính sách thông qua hệ số “phạm vi phối hợp”.

TS. Nguyễn Đỗ Quốc Thọ
NHNN Việt Nam

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 
TRONG PHỐI HỢP CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Đặt vấn đề

Các mô hình kinh tế vĩ mô 
tổng quát thường đề cập đến 
đường cong Phillips hoặc các 
mô hình tổng quát hơn với 
các đường tổng cung và tổng 
cầu của nền kinh tế. Trong 
nhóm mô hình này, các lý 
thuyết thực chứng về chính 
sách tiền tệ (CSTT) chủ yếu 
tập trung vào vấn đề làm thế 
nào để xây dựng các cơ quan 
quản lý tiền tệ nhằm mục 
tiêu lạm phát thấp đồng thời 
vẫn có độ linh hoạt cần thiết 
để đối phó với các tình huống 
bất ngờ xảy ra (Rogoff, 1985; 
Persson và Tabellini, 1993; 
Walsh, 1995). Trong bối cảnh 
đó, tính độc lập của Ngân 
hàng Trung ương (NHTW) 
được xem là điều kiện thể 
chế tiên quyết để đạt được 
mục tiêu chính sách kỳ vọng. 
Một trong những giả định của 
các mô hình này là NHTW là 
cơ quan chính sách duy nhất 
thực hiện nhiệm vụ ổn định 
vĩ mô. Tuy nhiên, Blanchard 

và Fisher (1989) cho rằng 
“trong một nền kinh tế mà sự 
biến động vĩ mô một phần do 
sự kết hợp của các tác động 
đến tổng cầu và các biến vĩ 
mô danh nghĩa, CSTK có thể 
có tác động làm giảm biến 
động tổng cầu”. Lịch sử cũng 
cho thấy CSTK đóng vai trò 
quan trọng trong sự hình 
thành các nhà nước và nền 
dân chủ hiện đại. Trong bài 
viết, tác giả hệ thống hóa cơ 
sở lý luận và kinh nghiệm 
quốc tế trong quá trình phối 
hợp chính sách vĩ mô.

Các kênh truyền tải tác 
động chính sách tài khóa 
đến chính sách tiền tệ

CSTK có thể tác động đến 
CSTT thông qua hai kênh 
trực tiếp và gián tiếp. Về 
tác động trực tiếp, CSTK 
có thể tác động đến CSTT 
bằng nhiều cách. Thứ nhất, 
CSTK mở rộng có thể dẫn 
đến thâm hụt ngân sách 
quá mức và do đó có thể đẩy 

Chính phủ đến việc phải 
yêu cầu NHTW tạm ứng để 
tài trợ cho thâm hụt ngân 
sách. Vì vậy, CSTK mở rộng 
sẽ dẫn đến CSTT mở rộng, 
làm gia tăng nguy cơ lạm 
phát và gây khó khăn cho 
cán cân thanh toán. Ngay 
cả khi Chính phủ không 
cần NHTW tạm ứng để bù 
đắp thâm hụt ngân sách, 
tức là Chính phủ có thể 
vay trực tiếp từ dân chúng 
thì việc vay mượn này của 
Chính phủ cũng gây quan 
ngại về hiệu ứng “hút cạn 
nguồn vốn” khi nguồn vốn 
còn lại dành cho khu vực 
tư nhân sẽ ít đi và lãi suất 
cao hơn. Do đó, tăng trưởng 
kinh tế có khả năng bị ảnh 
hưởng và gây ra quan ngại 
cho NHTW. Nếu Chính phủ 
bù đắp thâm hụt ngân sách 
bằng vay nợ nước ngoài, 
rủi ro về tỷ giá và cán cân 
thanh toán tổng thể cũng 
làm cho NHTW quan ngại 
và sẽ phải có các đối sách 
tương ứng. Ngoài ra, CSTK 
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còn có thể tác động đến 
CSTT qua tác động gián 
tiếp đến kỳ vọng thị trường. 

Về mục tiêu tổng thể, các 
chính sách vĩ mô cần đảm 
bảo đạt được tăng trưởng ổn 
định và lạm phát vừa phải. 
Theo lý thuyết kinh tế của 
Tinbergen-Theil, Chính phủ 
cần điều hành hai công cụ 
chính sách độc lập để đạt 
được các mục tiêu chính 
sách nêu trên. Các công 
cụ này có thể là các công 
cụ CSTT như lãi suất, tín 
dụng, hay tổng phương tiện 
thanh toán do NHTW điều 
hành, hoặc các công cụ của 
CSTK như thuế suất hoặc 
chi tiêu chính phủ thường 
do Bộ Tài chính điều hành. 
Việc phối hợp CSTT và tài 
khóa càng phức tạp hơn 
trong một nền kinh tế mở 
khi có thêm một biến (mục 
tiêu) chính sách như cán 
cân thanh toán tổng thể. 
Mục tiêu chính sách mới 
này đòi hỏi phải điều hành 
thêm các công cụ chính 
sách khác mà thông thường 
là tỷ giá. Tuy nhiên, theo 
mô hình Mundell – Fleming, 
một nền kinh tế nhỏ mở cửa 
cho các dòng vốn tài chính 
vào ra không thể đồng thời 
kiểm soát được tỷ giá, lãi 
suất và tổng phương tiện 
thanh toán. Vì vậy, Chính 
phủ chỉ có thể sử dụng hai 
công cụ chính sách để đạt 
được tối đa hai trong ba 
mục tiêu: CSTT độc lập, 
chế độ tỷ giá cố định và tự 
do lưu chuyển vốn (Bộ ba 
bất khả thi). 

Tại sao cần phải phối hợp 
chính sách?

Mặc dù có sự khác biệt về 
phạm vi điều chỉnh, cơ chế 
truyền tải và các công cụ 
điều hành, CSTT và tài 
khóa có sự liên hệ mật thiết 
với nhau. Yêu cầu phối hợp 
chính sách được đặt ra do các 
công cụ chính sách riêng lẻ 
thường có tác động đến nhiều 
hơn một mục tiêu chính sách. 
Các công cụ này có thể giúp 
đạt được một mục tiêu chính 
sách nhất định nhưng cũng 
có thể sẽ ảnh hưởng đến việc 
đạt được các mục tiêu chính 
sách khác. Ví dụ như CSTK 
mở rộng có thể giúp đạt 
được mục tiêu tăng trưởng 
nhưng cũng có thể sẽ làm 
gia tăng lạm phát (nếu thâm 
hụt ngân sách được tài trợ 
bởi NHTW). Ngược lại, CSTT 
thắt chặt nhằm chống lạm 
phát có thể sẽ ảnh hưởng 
đến mục tiêu tăng tưởng nếu 
NHTW tăng lãi suất quá cao.  

Sự phối hợp CSTT và tài 
khóa cũng như cần có các 
điều kiện về thể chế và 
hoạt động để sự phối hợp 
này diễn ra thông suốt là 
nhằm thực hiện các nhiệm 
vụ sau đây: (i) Xác định được 
các mục tiêu đồng thuận về 
CSTT và tài khóa nhằm đạt 
mục tiêu tăng trưởng ổn 
định với lạm phát vừa phải; 
(ii) Thúc đẩy việc thực hiện 
hiệu quả các quyết định 
chính sách nhằm đạt được 
các mục tiêu đã đề ra của 
CSTT và tài khóa thông qua 
sự hỗ trợ chia sẻ thông tin 

và thảo luận; (iii) Đảm bảo 
rằng các cơ quan điều hành 
CSTT (NHTW) và tài khóa 
(Bộ Tài chính) thực hiện các 
chính sách bền vững.

Lambertini và Rovelli (2004) 
đã chỉ ra rằng việc phối 
hợp chính sách như trên 
sẽ giúp giảm thiểu chi phí 
bình ổn lạm phát thông qua 
việc hỗ trợ cho CSTT hoạt 
động thông suốt và ổn định. 
Chadha và Nolan (2003), sử 
dụng mô hình cân bằng tổng 
thể động, khẳng định rằng 
ngay cả khi tính bền vững 
của CSTK không phải là 
vấn đề cấp thiết thì CSTT và 
CSTK vẫn cần có sự phối hợp. 

Tại sao thường xảy ra 
tình trạng thiếu sự phối 
hợp chính sách?

Blinder (1982) chỉ ra rằng 
trong thực tế thường xảy 
ra tình trạng thiếu sự phối 
hợp giữa hai chính sách 
quan trọng là tiền tệ và tài 
khóa. Tình trạng này có thể 
do các lý do sau đây: (i) Sự 
khác biệt về mục tiêu điều 
hành, các cơ quan điều hành 
CSTT và tài khóa có thể có 
các mục tiêu điều hành khác 
nhau do sự khác biệt về quan 
điểm cái gì là tốt nhất cho 
nền kinh tế nói chung; (ii) Sự 
khác biệt quan điểm về tác 
động có thể xảy ra của các 
động thái CSTT và tài khóa 
đến nền kinh tế do dựa trên 
các trường phái lý thuyết 
kinh tế khác nhau; (iii) Do 
dự báo khác nhau về thực 
trạng của nền kinh tế, điều 
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này có thể xảy ra do hai cơ 
quan điều hành chính sách 
dựa trên các lý thuyết khác 
nhau, mô hình dự báo khác 
nhau, hoặc do thông tin bất 
cân xứng dẫn đến dữ liệu 
đầu vào phục vụ cho công tác 
dự báo khác nhau.

Các mô hình lý thuyết về 
phối hợp chính sách

Các nghiên cứu lý thuyết về 
phối hợp chính sách có thể 
được phân làm các nhóm sau:

Nghiên cứu đầu tiên về tác 
động của kỷ luật ngân sách 
đến CSTT của Sargent và 
Wallace (1981) nhấn mạnh 
rằng do mức thâm hụt ngân 
sách thường được xác định 
trước và không ổn định từ 
năm này qua năm khác nên 
CSTT và lạm phát phụ thuộc 
vào sự biến động của thâm 
hụt ngân sách. Tác giả cho 
rằng CSTK mở rộng, giảm 
thuế hoặc tăng chi tiêu ngân 
sách sẽ làm gia tăng thâm 
hụt ngân sách, tích lũy nợ 
cho nền kinh tế. Khi tỷ lệ 
nợ/GDP vượt quá một giới 
hạn nào đó, thị trường sẽ 
không muốn nắm giữ trái 
phiếu chính phủ nữa. Để bù 
đắp bội chi ngân sách, Chính 
phủ yêu cầu NHTW tạm ứng 
cho ngân sách mà thực chất 
là việc phát hành thêm tiền 
để bù đắp thâm hụt, dẫn 
đến lạm phát gia tăng. Tác 
giả kết luận rằng để chống 
lạm phát, ngoài vai trò của 
NHTW còn cần có sự tham 
gia của cơ quan điều hành 
ngân sách, nghĩa là cần có sự 

phối hợp của cả hai cơ quan 
điều hành CSTT và tài khóa. 
Leeper (1991) và Woodford 
(1995) cũng đưa ra kết luận 
tương tự trong Lý thuyết tài 
khóa về mức giá. Tuy nhiên, 
các nghiên cứu này chưa bàn 
đến các mục tiêu của CSTK 
và chưa đề cập đến ổn định 
vĩ mô nói chung. Tuy nhiên, 
nghiên cứu của Sargent 
và Wallace (1981) vẫn có 
ảnh hưởng rất lớn đến các 
nghiên cứu sau này qua việc 
nhấn mạnh rằng kỷ luật 
ngân sách là điều kiện tiên 
quyết cho ổn định tiền tệ, 
điều này cũng được nêu lên 
trong Hiệp ước Maastricht 
và trong quá trình xây dựng 
các tiêu chuẩn gia nhập Liên 
minh Tiền tệ châu Âu.

Hướng nghiên cứu thứ hai 
phát hiện rằng các cam kết 
CSTT có tác động làm cho kỷ 
luật ngân sách trở nên lỏng 
lẻo hơn. Khi nghiên cứu tình 
huống NHTW có “tâm lý 
quá sợ lạm phát”, Beetsma 
và Bovenberg (1999, 2001) 
phát hiện rằng cơ quan điều 
hành CSTK thường không 
muốn kéo tỷ lệ nợ chính 
phủ xuống.
 
Hướng nghiên cứu thứ ba 
không chấp nhận giả thiết 
là các nhà hoạch định chính 
sách cam kết thực hiện hiệu 
quả chính sách. Beetsma và 
Uhlig (1999) phát hiện rằng 
CSTK méo mó sẽ tạo ra 
khoảng cách giữa tăng trưởng 
tiềm năng và tăng trưởng 
thực tế và do đó NHTW, vốn 
là cơ quan chịu trách nhiệm 

bình ổn tăng trưởng quanh 
mức tiềm năng, sẽ phải áp 
dụng các biện pháp bình ổn 
lạm phát. Debelle và Fisher 
(1995) cũng nêu lên vấn đề 
tương tự khi nghiên cứu về 
tình huống các NHTW không 
cam kết thực hiện mục tiêu 
tăng trưởng tiềm năng. Tương 
tự, dựa trên giả thiết là các 
cơ quan điều hành CSTT và 
tài khóa cùng theo đuổi các 
nguyên tắc điều hành thay 
đổi đồng thời theo thời gian, 
Dixit và Lambertini (2001; 
2003) nghiên cứu về việc làm 
thế nào mà các phương thức 
phối hợp chính sách khác 
nhau có thể giảm thiểu các 
tác động không mong muốn 
của các hành vi bất hợp tác 
chính sách. Trong các mô 
hình này, CSTK mở rộng sẽ 
làm tăng lạm phát và giảm 
tăng trưởng. Cụ thể hơn, 
Dixit và Lambertini (2003) 
nghiên cứu mô hình về cuộc 
đua giữa hai CSTT và tài 
khóa và phát hiện rằng cơ 
quan chính sách áp dụng 
phương thức điều hành theo 
ý kiến chủ quan (thường là 
cơ quan quản lý ngân sách) 
sẽ có các hành vi bất hợp 
tác với cơ quan chính sách 
điều hành theo các nguyên 
tắc luật định (thường là 
NHTW) và cơ quan quản lý 
tài khóa thường bắt cơ quan 
quản lý tiền tệ phải du di 
các cam kết chính sách của 
mình. Vì vậy, CSTT thường 
sẽ trở nên quá chặt trong 
khi CSTK thì mở rộng chưa 
đúng mức mong muốn. Tác 
giả kết luận là hai cơ quan 
hoạch định chính sách cần 



30

NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

Số 69   Tháng 12/2011

có cùng mục tiêu lạm phát 
và tăng trưởng.

Hướng thứ tư tập trung 
nghiên cứu về trường hợp có 
sự phân cấp điều hành CSTK. 
Beetsma và Bovenberg (2001) 
phân tích trường hợp khi cả 
hai cơ quan điều hành CSTT 
và tài khóa không thể cam 
kết thực hiện được các mục 
tiêu chính sách của mình. Tác 
giả phát hiện, trong trường 
hợp không có sự cam kết 
chính sách chính thức của 
cơ quan điều hành CSTK, sự 
phối hợp ở cấp độ tài chính 
có thể sẽ dẫn đến kết quả 
không tốt. Các nghiên cứu 
của Beetsma và các tác giả 
(2001) cũng đưa ra kết luận 
tương tự. Andersen (2002) 
phát hiện rằng cái giá phải 
trả cho CSTK bất hợp tác 
với CSTT là khá lớn khi có 
các cú sốc hệ thống và khi 
có nhiều cơ quan điều hành 
chính sách; ngược lại, khi 
chi phí bình ổn sẽ giảm 
đi trong trường hợp có các 
cú sốc cục bộ và số lượng 
các cơ quan chính sách ít 
hơn. Uhlig (2002) giả định, 
NHTW thực hiện mục tiêu 
giảm thiểu sự chênh lệch 
giữa tăng trưởng thực tế và 
tăng trưởng tiềm năng, cũng 
như lạm phát thực tế và lạm 
phát mục tiêu. Khi đó, nếu 
NHTW phối hợp thêm với 
nhiều cơ quan điều hành 
CSTK chỉ nhằm mục tiêu 
bình ổn tăng trưởng thì sự 
phối hợp đó sẽ không hiệu 
quả vì sẽ có nhiều áp lực đặt 
nặng lên mục tiêu bình ổn 
tăng trưởng. Để thực hiện 

mục tiêu này, thường phải 
hy sinh mục tiêu ổn định 
lạm phát trong ngắn hạn, 
do đó NHTW sẽ phải tăng 
lãi suất để chống lạm pháp 
trong dài hạn. 

Hướng nghiên cứu thứ năm 
giả định rằng sự phối hợp 
chính sách bắt nguồn từ việc 
cả hai cơ quan chính sách 
đều có tác động tương tự đến 
tổng cầu và lạm phát. Hướng 
nghiên cứu này cũng giả 
định, NHTW điều hành chính 
sách nhất quán theo hàm 
phản ư ùng mục tie âu lua ät 
định. Buti và ca ùc ta ùc gia û 
(2001) giả định rằng, khi cơ 
quan điều hành CSTK không 
quan tâm đến mục tiêu lạm 
phát, sự phối hợp chính sách 
là cần thiết khi nền kinh tế 
gặp phải các cú sốc đến từ 
phía cung. Trong nghiên cứu 
tổng quát hơn, Van Aarle và 
các tác giả (2001) phân tích 
trường hợp hai nước có một 
NHTW nhưng có sự phân cấp 
điều hành CSTK. Xem xét ba 
trường hợp: (i) Hợp tác hoàn 
toàn giữa NHTW và hai cơ 
quan điều hành CSTK, (ii) 
Chỉ có sự hợp tác giữa hai 
cơ quan điều hành CSTK; 
(iii) Chỉ có sự phối hợp giữa 
NHTW và một cơ quan điều 
hành CSTK. Tác giả kết 
luận, sự phối hợp sẽ làm 
tăng hiệu quả điều hành 
CSTK do có sự cải thiện 
hiệu quả Pareto. Tuy nhiên, 
trường hợp có sự phối hợp 
hoàn toàn lại không có tác 
dụng gia tăng hiệu quả chính 
sách. Lambertini và Rovelli 
(2004) lại kết luận rằng cả 

hai cơ quan chính sách đều 
nâng cao hiệu quả điều hành 
khi hợp tác với nhau trong 
trường hợp CSTK được xây 
dựng trên cơ sở hàm phúc 
lợi được định nghĩa là sự 
ổn định cả tăng trưởng và 
lạm phát.

Hướng nghiên cứu thứ sáu 
tập trung vào các yêu cầu về 
sự phát triển của thị trường 
tài chính đối với sự phối hợp 
chính sách vĩ mô. Laurens 
và De la Piedra (1998) phát 
hiện sự phối hợp chính 
sách thay đổi theo bốn mức 
độ phát triển của thị trường 
tài chính: (i) Giai đoạn đầu 
của sự phát triển chưa có thị 
trường nội địa cho các công 
cụ nợ Chính phủ, thâm hụt 
ngân sách được tài trợ bởi 
NHTW. Khi đó, CSTT sẽ phụ 
thuộc vào CSTK và sự phối 
hợp chính sách đòi hỏi phải 
có các qui tắc chính thức như 
khuôn khổ lập chương trình 
cung tiền để điều chỉnh sự 
gia tăng quá mức tín dụng 
trong nước; (ii) Thị trường 
công cụ nợ Chính phủ bắt 
đầu manh nha. Khi đó, cần 
có sự phối hợp chính sách để 
giảm thiểu chi phí nợ thông 
qua khuôn khổ lập chương 
trình cung tiền; (iii) Thị 
trường tài chính trong nước 
bắt đầu phát triển, khuôn 
khổ lập chương trình cung 
tiền sẽ trở nên khá khó điều 
hành vì NHTW không thể 
kiểm soát hết được cung tiền 
trên các thị trường thứ cấp. 
Do đó NHTW chuyển sang 
khuôn khổ lập chương trình 
tiền dự trữ; (iv) Thị trường 
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tài chính trong nước hoàn 
toàn phát triển. Khi đó, thị 
trường tài chính phản ứng 
nhanh và hiệu quả trước các 
động thái CSTT và sẽ đạt 
được mô hình NHTW độc 
lập, vốn chưa hình thành ở 
các giai đoạn trước.

Hướng nghiên cứu thứ bảy 
tập trung vào các mô hình 
lý thuyết về phối hợp chính 
sách vĩ mô. Blinder (1982) 
nhận thấy hai CSTT và tài 
khóa càng phối hợp chặt chẽ 
thì lợi ích thu được sẽ càng 
lớn. Hơn nữa, vì hai chính 
sách này được thực hiện bởi 
hai cơ quan khác nhau, nên 
nếu không có sự phối hợp, 
kết quả thường xảy ra nhất 
là CSTT thắt chặt quá mức 
trong khi CSTK mở rộng 
quá mức. Khi đó lãi suất 
sẽ tăng lên rất cao, gây tác 
động tiêu cực đến khu vực 
doanh nghiệp và nền kinh 
tế cả trong ngắn, trung và 
dài hạn. Nhưng nếu có sự 
phối hợp, kết quả sẽ là một 
CSTT nới lỏng và CSTK 
thu hẹp. Tác giả cũng đưa 
ra những gợi mở về các cơ 
chế phối hợp có thể được 
sử dụng thay thế lẫn nhau: 
(i) Có một cơ quan thống 
nhất thực hiện việc phối 
hợp giữa hai chính sách này 
(Pakistan, Fiju, Bangladesh… 
thành lập ủy ban hay hội 
đồng điều phối hợp); (ii) Hai 
cơ quan độc lập theo đuổi 
các mục tiêu và sử dụng các 
công cụ khác nhau; (iii) Cơ 
chế phối hợp theo kiểu người 
dẫn dắt - người đi theo; (iv) 
Cơ chế mà theo đó mỗi cơ 

quan theo một nguyên tắc 
định trước, chẳng hạn với cơ 
quan tài chính là phải thực 
hiện chính sách ngân sách 
cân bằng hoặc với cơ quan 
tiền tệ phải thực hiện đúng 
tốc độ tăng cung tiền theo 
tỷ lệ cố định hàng năm.

Lambertini và Rovelli (2004) 
nghiên cứu cơ chế phối hợp 
giữa CSTT và tài khóa trong 
quá trình ổn định kinh tế 
vĩ mô trong mô hình cạnh 
tranh Stackelberg. Tác giả 
phát hiện CSTK nên đi 
trước CSTT trên cơ sở CSTK 
được điều hành theo nguyên 
tắc tối thiểu hóa hàm tổn 
thất. Khuôn khổ phối hợp 
chính sách này cũng tương 
đồng với các qui định thể 
chế hiện hữu khi các quyết 
định về CSTK được đưa ra 
trước và ít thay đổi hơn so 
với CSTT.

Phát triển nghiên cứu của 
Sargent và Wallace (1981) 
bằng cách đưa thêm chính 
sách quản lý nợ công vào mô 
hình, Togo (2007) cho rằng 
việc xây dựng một khuôn 
khổ quản lý tài sản nợ - có 
quốc gia sẽ giải quyết được 
vấn đề phối hợp chính sách. 
Sự phối hợp chính sách trong 
mô hình này nhấn mạnh 
tầm quan trọng của việc 
tách bạch chính sách và có 
sự phối hợp đồng bộ nhằm 
ngăn sự lấn át của một cơ 
quan nào đó trong việc triển 
khai chính sách có thể dẫn 
đến tính không nhất quán 
trong việc thực hiện các 
chính sách đồng bộ.

Kinh nghiệm quốc tế về 
phối hợp chính sách

Hiện nay, bước đầu đã có 
một số nghiên cứu về kinh 
nghiệm thực tiễn phối hợp 
chính sách ở cả các nước phát 
triển và đang phát triển.

Dahan (1998) cho rằng ở các 
nước đã phát triển, gánh 
nặng của cuộc chiến chống 
lạm phát và ổn định kinh tế 
vĩ mô trong ngắn hạn thường 
được đặt lên vai CSTT và 
NHTW. Khi phải thực hiện 
CSTT thắt chặt để chống lạm 
phát và ổn định thị trường 
tài chính thì chính sách này 
lại có những tác động nhất 
định lên thâm hụt ngân sách 
của Chính phủ. Vì vậy, cần 
có sự phối hợp giữa hai chính 
sách này. 

Bhundia và O’Donnell (2002) 
phân tích cơ chế phối hợp 
CSTT và tài khóa ở Anh, 
trong đó chủ yếu tập trung 
vào phân tích tầm quan 
trọng của việc thiết kế 
khuôn khổ thể chế phù 
hợp nhằm đảm bảo sự phối 
hợp hiệu quả giữa CSTT và 
CSTK. Tác giả đã phát hiện 
sự tiến bộ trong phối hợp 
chính sách vĩ mô được thực 
hiện qua các chính sách 
tăng cường sự minh bạch và 
trách nhiệm giải trình đã 
góp phần vào sự thành công 
về tăng trưởng kinh tế và 
lạm phát thấp ở Anh. Trong 
số các chính sách đó có vai 
trò của đại diện Bộ Tài 
chính trong Ủy ban CSTT 
của NHTW Anh. 
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Eggertsson (2006) phân tích 
sự phối hợp giữa CSTK và 
CSTT trong trường hợp đặc 
biệt hơn, đó là trong tình 
hình thiểu phát và nền kinh 
tế gặp phải bẫy thanh khoản 
khi lãi suất danh nghĩa đã 
gần bằng 0 ở Nhật Bản. Khi 
đó, tăng cung tiền sẽ không 
thể đẩy lãi suất thấp hơn 
(lãi suất âm) để kích thích 
tăng trưởng kinh tế được. 
Trong điều kiện thiểu phát 
và khi lãi suất danh nghĩa 
không thể đẩy xuống thấp 
hơn 0 được nữa, sự phối hợp 
giữa hai CSTT và CSTK sẽ 
đem lại những lợi ích đáng 
kể. Tác giả kết luận, thất 
bại trong phối hợp giữa các 
chính sách kinh tế vĩ mô 
của Nhật Bản giải thích tại 
sao CSTK của Nhật Bản có 
hiệu quả thấp trong những 
năm gần đây và không thể 
nào thúc đẩy nền kinh tế 
Nhật Bản tăng trưởng ổn 
định được.

Favero và Monacelli (2000) 
phân tích sự phối hợp giữa 
CSTK và CSTT của Mỹ giai 
đoạn 1960-2000. Tác giả 
phát hiện ra rằng CSTT 
phối hợp với nhau tốt hơn 
kể từ sau năm 1986. Trước 
năm 1986 cả hai chính sách 
đều bộc lộ những phối hợp 
thiếu đồng bộ và lỏng lẻo. 
Chẳng hạn như giai đoạn 
Paul Volcker làm Chủ tịch 
Cục dự trữ Liên bang Mỹ, 
CSTT thắt chặt không đi 
kèm với sự điều chỉnh CSTK 
tương ứng đã làm cho nền 
kinh tế rơi vào suy thoái 
kéo dài. Tác giả kết luận, 
sự không tương thích giữa 
CSTT và tài khóa không chỉ 
dẫn đến kết quả lạm phát 
tồi tệ mà còn làm cho nền 
tảng kinh tế vĩ mô trở nên 
bất ổn hơn. Ngược lại, việc 
phối hợp chính sách hiệu 
quả, chặt chẽ và hài hòa 
sẽ dẫn đến sự ổn định nền 
kinh tế vĩ mô.

Trong một nghiên cứu khác, 
Rothenberg (2004) xem xét 
những điểm thuận lợi và bất 
lợi từ thực trạng hai cơ quan 
tiền tệ và tài khóa của Mỹ 
có tính độc lập tương đối cao. 
Vì khuôn khổ luật pháp của 
Mỹ không cho phép cơ quan 
tài chính kiểm soát cung 
tiền nên thâm hụt ngân sách 
không được tài trợ bằng cách 
in tiền và do đó tránh được 
tình trạng siêu lạm phát. Tuy 
nhiên, tính độc lập này cũng 
có những bất lợi. Tình hình 
thực tiễn ở Mỹ qua 40 năm 
cho thấy có những thời điểm 
do không có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa hai chính sách này 
đã dẫn đến có những lúc các 
áp lực tài khóa và tiền tệ kéo 
nền kinh tế theo các hướng 
ngược nhau và vì thế hiệu 
quả của hai chính sách tự 
động triệt tiêu; thậm chí, hai 
chính sách không được phối 
hợp còn làm cho nền kinh tế 
tăng trưởng thấp trong dài 
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hạn hoặc xảy ra tình trạng 
lạm phát dâng cao.

Liên quan đến nghiên cứu 
phối hợp chính sách vĩ mô 
ở EU, Carlberg (2004) và 
Canzoneri (2007) phân tích 
các tương tác giữa CSTT 
và CSTK ở khu vực này và 
cho thấy chỉ riêng CSTT thì 
không thể kìm chế được lạm 
phát và ổn định kinh tế vĩ 
mô được vì thực tế cho thấy 
khu vực đồng tiền chung 
châu Âu chỉ có một NHTW, 
nhưng lạm phát ở các nước 
trong khu vực lại rất khác 
nhau. Một trong những 
nguyên nhân là CSTK (thuế 
và chi tiêu chính phủ) có 
sự khác nhau giữa các nước 
trong khối EU. Vì thế, tác 
giả kết luận, sự kết hợp 
giữa CSTT và CSTK là rất 
cần thiết trong khu vực EU.

Ngoài các nghiên cứu thực 
tiễn về phối hợp chính sách 
tại các đã phát triển, một 
số nghiên cứu cho các nước 
đang phát triển và có nền 
kinh tế nhỏ, mở cửa có thể 
sẽ hỗ trợ cho việc lựa chọn 
mô hình cho Việt Nam. Ali 
và Jayaraman (2001) nghiên 
cứu phối hợp CSTT và tài 
khóa của Fiji để xem xét sự 
phối hợp này có giúp cho 
việc thực hiện ổn định kinh 
tế vĩ mô trong nước không. 
Fiji cũng chỉ có một NHTW 
như Việt Nam nhưng có Bộ 
Tài chính và Kế hoạch Quốc 
gia chung trong khi ở nước 
ta là hai bộ riêng biệt là Bộ 
Tài chính và Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư. Bộ Tài chính và 

Kế hoạch Quốc gia của Fiji 
thiết kế và điều hành CSTK. 
Tuy nhiên, tại nhiều giai 
đoạn của quá trình thiết kế 
và định hình CSTK, NHTW 
Fiji sẽ tham gia và có những 
ý kiến quyết định. Sự phối 
hợp hài hòa giữa hai CSTT 
và tài khóa này được thực 
hiện thông qua Luật NHTW 
Fiji và đảm bảo không có 
mâu thuẫn trong việc thực 
thi các chính sách. Kết quả 
của sự phối hợp trên thực 
tế là trong thập kỷ 90, ngân 
sách của Fiji luôn trong tình 
trạng thâm hụt; để tài trợ 
cho thâm hụt ngân sách, sự 
phối hợp chặt chẽ giữa hai 
CSTT và tài khóa của hai cơ 
quan trên đã đảm bảo việc 
tài trợ cho thâm hụt ngân 
sách từ các nguồn lực trong 
nước trở nên rẻ hơn (lãi suất 
vay nợ thấp hơn) để đảm bảo 
đầu tư tư nhân không bị lấn 
át. Hơn nữa, sự phối hợp chặt 
chẽ này cũng đã đảm bảo tỷ 
lệ lạm phát thấp trong vòng 
một thập kỷ qua. 

El-Refaie (2001) đánh giá 
việc phối hợp giữa CSTT 
và CSTK tại Ai Cập trong 
những năm 1990 và đưa ra 
những gợi ý về phương thức 
và cơ chế phối hợp tốt nhất 
giữa hai chính sách này. Tác 
giả phát hiện rằng, trước 
năm 1997-1998, hai CSTT và 
tài khóa phối hợp với nhau 
rất tốt để đảm bảo duy trì 
sự ổn định của thị trường 
tài chính và phục vụ hiệu 
quả cho tốc độ tăng trưởng 
kinh tế cao. Tuy nhiên, sau 
đó hai chính sách có sự phối 

hợp không chặt chẽ, vì thế 
thâm hụt ngân sách leo 
thang, tỷ giá hối đoái dao 
động với biên độ lớn, dự 
trữ ngoại hối giảm mạnh 
và nền kinh tế suy thoái 
nghiêm trọng. Một trong 
những nguyên nhân gây ra 
sự thiếu phối hợp giữa hai 
chính sách này là sự ra đời 
của Chương trình quản lý nợ 
công vào năm 2000 và việc 
thay đổi sang một cơ chế tỷ 
giá hối đoái linh hoạt hơn 
từ tháng 6/2000. Tác giả đưa 
ra một số kết luận: (i) Với 
thực trạng của Ai Cập (độ 
sâu tài chính, cơ chế tỷ giá, 
độ mở của tài khoản vốn…) 
sẽ là quá sớm để tách hoàn 
toàn nợ công ra khỏi quản 
lý tiền tệ; (ii) Cần thiết 
lập một cơ quan quản lý nợ 
thuộc Bộ Tài chính; (iii) Xây 
dựng một ủy ban phối hợp 
chịu trách nhiệm ra quyết 
định cuối cùng về hai CSTT 
và tài khóa. Một số nghiên 
cứu khác về Ai Cập cũng 
thu được kết luận tương tự, 
chẳng hạn như Kenawy và 
các tác giả (2008).

Simorangkir và Adamanti 
(2010) sử dụng cách tiếp cận 
mô hình cân bằng tổng thể 
để đánh giá sự phối hợp giữa 
CSTK và CSTT của Indonesia 
trong việc đương đầu với cuộc 
khủng hoảng tài chính và suy 
thoái kinh tế toàn cầu năm 
2008. Tác giả đưa ra một vài 
kết luận đáng lưu ý: (i) Việc 
kết hợp giữa CSTT nới lỏng 
và CSTK mở rộng đã thúc đẩy 
hiệu quả tăng trưởng kinh tế 
của Indonesia. Nếu không 
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có sự kết hợp này, nghĩa là 
hoặc CSTT mở rộng nhưng 
CSTK không mở rộng hoặc 
CSTK mở rộng nhưng CSTT 
không mở rộng thì sẽ đem 
đến hiệu quả thấp hơn rất 
nhiều; (ii) Kết hợp cả CSTT 
và tài khóa mở rộng có tác 
động cấp số nhân lớn đến 
nền kinh tế thông qua sự gia 
tăng trong tiêu dùng, đầu tư, 
chi tiêu chính phủ và xuất 
nhập khẩu. Về mặt sản xuất, 
sự kết hợp của chính sách tài 
khóa và tiền tệ mở rộng tác 
động tích cực đến các khu 
vực kinh tế nhờ giảm thuế 
doanh thu, giảm thuế nhập 
khẩu… Hơn nữa, cầu hàng hóa 
lớn hơn cũng khuyến khích 
doanh nghiệp tăng sản xuất; 
(iii) Sự phối hợp CSTT và tài 
khóa mở rộng cũng tăng thu 
nhập và sức mua của cả hộ 
gia đình giàu và nghèo ở khu 
vực nông thôn và thành thị. 

Nói chung trong bối cảnh nền 
kinh tế suy thoái và đi kèm 
với đó là thiểu phát thì CSTT 
nới lỏng và tài khóa mở rộng 
thường đi cùng với nhau và 
sự phối hợp chính sách kiểu 
này thường ít gây ra mâu 
thuẫn nhất. Tuy nhiên, trong 
trường hợp hoặc nền kinh tế 
chịu cú sốc tích cực cho tăng 
trưởng nhưng lại tiêu cực cho 
lạm phát hoặc tích cực cho 
lạm phát nhưng tiêu cực cho 
tăng trưởng thì việc phối hợp 
giữa CSTT và tài khóa trở 
nên khó khăn hơn rất nhiều 
và thường nảy sinh những 
mâu thuẫn trong quá trình 
phối hợp. Arby và Hanif 
(2010) nghiên cứu phối hợp 

giữa CSTT và CSTK của Pa-
kistan và cho thấy hai chính 
sách này được thực hiện độc 
lập với nhau trong suốt cả 
một thời kỳ dài nghiên cứu 
(1964-2009) dù trong một vài 
trường hợp hai chính sách 
này có sự phối hợp với nhau 
nhưng rất yếu. Sự phối hợp 
cũng không được cải thiện, 
nói đúng hơn, không có thay 
đổi gì trong sự phối hợp giữa 
hai CSTK và tiền tệ sau khi 
Ủy ban phối hợp CSTT và 
Tài khóa được thiết lập vào 
năm 1994. Điểm mạnh của 
nghiên cứu này là tác giả đã 
đưa ra được phương pháp đo 
lường phạm vi phối hợp các 
chính sách thông qua hệ số 
“phạm vi phối hợp”.

Kết luận

Mặc dù đã có một số nghiên 
cứu quốc tế về sự phối hợp 
chính sách vĩ mô, nhưng vẫn 
còn một số hạn chế: (i) Phần 
lớn các nghiên cứu này vẫn 
mang tính rải rác ở một số 
nền kinh tế với nhiều đặc 
điểm riêng biệt; (ii) Các 
nghiên cứu quốc tế trước đây 
chỉ tập trung vào nghiên cứu 
sự phối hợp giữa hai chính 
sách kinh tế vĩ mô chính là 
CSTT và CSTK. Trong khi 
đó, trong quá trình toàn cầu 
hóa, ngoài các chính sách vĩ 
mô nội tại, các chính sách về 
tỷ giá và thương mại cũng 
đóng vai trò quan trọng trong 
ổn định vĩ mô của các nền 
kinh tế mở. Vì vậy, ngoài hai 
chính sách trên, rất cần có sự 
nghiên cứu sâu chính sách tỷ 
giá và thương mại; (iii) Mặc 

dù thống nhất về các lợi ích 
do việc phối hợp chính sách vĩ 
mô mang lại, các nghiên cứu 
chưa đưa ra được một khuôn 
khổ các điều kiện tiên quyết 
cũng như các lộ trình cụ thể 
để có thể thực hiện phối hợp 
hiệu quả giữa các chính sách 
vĩ mô khác nhau. 

Ngoài ra, Lambertini và 
Rovelli (2004) cho rằng còn 
có ba nguyên nhân cản trở 
giới khoa học nghiên cứu về 
vấn đề này: (i) Khó khăn về 
mô hình hóa, việc xây dựng 
mô hình mà trong đó CSTK 
có thể giúp bình ổn tăng 
trưởng trong bối cảnh có sự 
mâu thuẫn lợi ích giữa các cơ 
quan chính sách khác nhau là 
rất khó khăn; (ii) Khó khăn 
ở cấp độ chính sách, các 
nghiên cứu học thuật về sự 
phối hợp chính sách có thể 
sẽ gặp phản ứng từ các nhà 
điều hành CSTK vì các kết 
quả nghiên cứu phần lớn ảnh 
hưởng các nỗ lực “điều chỉnh” 
tăng trưởng kinh tế bằng các 
quyết định tài khóa; (iii) Khó 
khăn về thể chế, việc phát 
hiện ra rằng cả CSTT và tài 
khóa đều có tác động đến 
kết quả kinh tế vĩ mô ngắn 
hạn có thể sẽ gây khó khăn 
cho việc định nghĩa thế nào 
là một NHTW độc lập và các 
điều kiện cần thiết để xây 
dựng một NHTW độc lập có 
thể sẽ bị ảnh hưởng
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